bé y tÕ

trường đại học dược hà nội                         
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Các văn bản pháp lý

I – PHẦN MỞ ĐẦU

1.1 Lý do sự cần thiết đầu tư xây dựng trường
· Ngành Dược là một ngành kinh tế - kỹ thuật có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của con người nên việc đào tạo nguồn nhân lực ngành Dược sẽ mang lại sự phát triển cho ngành y tế và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt rất thiết yếu đối với một Quốc gia đang phát triển.

· Trường Đại học Dược Hà Nội là trường có sứ mạng đi tiên phong trong lĩnh vực đào tạo Dược sỹ của cả nước. 
· Nhìn chung trang thiết bị cho đào tạo và nghiên cứu khoa học vẫn còn thiếu.
· Theo Quy hoạch tổng thể Trường Đại học Dược dự kiến tổng số sinh viên một năm cho năm 2016 sẽ lên tới 8.000 sinh viên. Với quy mô đào tạo tăng cao như vậy cơ sở I của trường hiện nay tại số 13-15 Lê Thánh Tông không thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo trong tương lai.
· Vì vậy việc "Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở 2 tại phường Võ Cường - thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh" là việc làm hết sức đúng đắn và cần thiết nhằm xây dựng Trường đạt chuẩn khu vực, có đủ điều kiện áp dụng các chương trình đào tạo tiên tiến, từng bước hướng tới mục tiêu đưa Trường Đại học Dược Hà Nội trở thành một trong 300 trường Đại học hàng đầu của thế giới trong lĩnh vực đào tạo Dược, đáp ứng yêu cầu của ngành Dược và xã hội, thực hiện tốt kế hoạch Bộ Y tế và Chính phủ giao cho.
1.2. Mục  tiêu, yêu cầu của đồ án quy hoạch

· Cụ thể hoá quy hoạch tổng thể phát triển Trường Đại học Dược đến năm 2020. Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành một trường Đại học chuyên ngành trọng điểm Quốc gia.
· Cụ thể hoá quy hoạch theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ cao. 
· Quy hoạch xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở 2 tại Bắc Ninh đem lại cho hệ thống đào tạo của Việt Nam một mô hình trường đào tạo chuyên ngành bậc Đại học với trình độ quản lý đào tạo, đội ngũ giảng viên trình độ cao và chương trình giảng dạy tiên tiến ngang tầm khu vực và thế giới. 
· Đánh giá hiện trạng sử dụng đất khu vực quy hoạch.
· Đưa ra các giải pháp cụ thể về quy hoạch không gian kiến trúc hạ tầng kỹ thuật: giao thông (hệ thống đường nội, ngoại khu, các mặt cắt đường, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ..) hệ thống cấp điện, nước, thoát nước, san nền, vệ sinh môi trường, phòng cứu hoả...

· Làm cơ sở khoa học, kinh tế, pháp lý để tổ chức các bước tiếp theo về thiết kế  và xây dựng công trình.
1.3. Cơ sở thiết kế quy hoạch
· Căn cứ Luật đất đai số 13/2003/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
· Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009 ngày 17/6/2009.

· Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.
· Nghị định số 37/2010 NĐ-CP của chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch ngày 07/4/2010.
· Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 01/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

· Quyết định 772/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 02/03/2007 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở 2 tại Bắc Ninh.
· Văn bản 4403/VPCP - QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 24/6/2010 về việc danh mục vận động vốn vay ưu đãi bổ sung của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2008 – 2010.
· Quyết định 2772/ QĐ-  BYT  ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội đến năm 2020.

· Chứng chỉ Quy hoạch do Sở Xây dựng Bắc Ninh cấp cho trường Đại Học Dược Hà Nội ngày 07/08/2009.
· Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở 02.

· Văn bản thỏa thuận quy hoạch số 604/BYT-TB-CT ngày 29/01/2011 của Bộ Y tế về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở 02 tại Bắc Ninh.
· TCVN 3981: 1985 về tiêu chuẩn thiết kế trường đại học tại Thông tư số 12/ BXD-KHCN ngày 24/4/1995 của Bộ Xây dựng.
· Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

II -  ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

2.1.Vị trí, ranh giới và quy mô lập quy hoạch
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· Khu đất quy hoạch nằm trong Phường Võ Cường - TP Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh, nằm ở phía Tây Nam th
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c Ninh. Khu đất nằm liền kề và tiếp cận thuận lợi với đường Quốc lộ 1B và Quốc lộ 18 là 2 hành lang kinh tế lớn của tỉnh Bắc Ninh và thủ đô Hà Nội; có vị trí địa lý thuận lợi và khoảng cách đến các trung tâm kinh tế lớn như sau:

· Cách trung tâm thành phố Hà Nội 25km

· Cách trung tâm thành Phố Bắc Ninh là 3 km

· Cách thành phố Bắc Giang 23km về phía Đông Bắc
· ĐÞa điểm xây dựng cơ sở 2 Tr​­êng Đ¹i học Dư​îc Hà Nội là đất tại TP Bắc Ninh và nằm trong khu Nghiên cứu Đµo tạo và ứng dụng khoa học công nghệ cao của tỉnh (làng đại học).
· Phía Bắc giáp khu đô thị mới trong quy hoạch Phường Võ C­​êng
·  Phía Nam và Đ«ng Nam giáp Quốc lộ 1B (QL 01 mới)
· Phía Nam giáp xã Liên Bão huyện Tiên Du

· Phía Tây và Tây Bắc giáp ruộng canh tác Phường Võ Cư​êng.

· Tổng diện tích lập quy hoạch là: 20,54ha

Trong đó: toàn bộ đất thuộc phường Võ Cường – TP Bắc Ninh
2.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 
a. Khí hậu
Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm hai mùa rõ rệt.

Mùa khô th​ờng bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3, trời khô hanh.

- Nhiệt độ không khí: 
+ Nhiệt độ trung bình 23,3 0C;




+ Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 39,5 0C;




+ Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 7 0C. 
- Đé ẩm không khí




+ đé ẩm trung bình 84%;




+ đé Èm cao nhÊt 88%;




+ đé Èm thÊp nhÊt 79%.
- Lu​îng m​­a




+ L­​îng m­​a trung bình hàng năm 1331 mm;




+ L​ượng mư​a trung bình tháng cao nhất 254,6 mm;




+ Số ngày mư​a trung bình năm 144,5 ngày.
- Gió

+ Tốc độ gió mạnh nhất 34m/s;

+ H​ướng gió thịnh hành về mùa hè là Đông Nam;

+ H­​íng gió thịnh hành về mùa đông là Đ«ng Bắc và Đ«ng Nam.
b. Địa chất - thủy văn

- Địa chất
Theo tài liệu của Tổng cục Địa chất, đây là miền đất ổn định, tầng canh tác mỏng khoảng 30 - 50 cm, đất chịu tải tốt với c​ường độ chịu lực R>2kg/cm2, thuận lợi cho việc xây dựng công trình kiên cố và cao tầng.
- Thủy văn
Khu vực thiết kế chủ yếu là ruộng lúa không bị ngập lụt.
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2.3. Hiện trạng sử dụng đất
Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

	STT
	Thành phần đất
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ (%)

	1
	Đất lúa canh tác
	20,37
	95,3

	2
	Đất đường nội đồng
	0,43
	1,8

	3
	Kênh mương – mặt nước
	0,64
	2,9

	
	Tổng diện tích
	20,54
	


· Trong khu vực quy hoạch phần lớn là đất canh tác nông nghiệp trồng lúa chiếm tới 95,3% tổng diện tích đất.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

+ Thuận lợi:

· Khu đất lập quy hoạch Tr­​êng cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km về phía Tây Nam, nằm gần với quốc lộ 1B mới nên có mối liên hệ giao thông thuận lợi cho việc giao l​­u và đi lại giữa các khu vực và với trung tâm thủ đô Hà Nội

· Vị trí xây dựng hoàn toàn phù hợp với quy hoạch đã đư​ợc phê duyệt của tỉnh Bắc Ninh.  

· Khu đất xây dựng là ruộng canh tác nên có địa hình bằng phẳng, không có công trình kiến trúc nào ở đây, thuận tiện cho việc xây dựng Tr​­êng Đ¹i học.

· ĐÞa hình bằng phẳng, cấu tạo địa chất thuận lợi cho việc xây dựng, xa khu dân c​­ giảm chi phí GPMB, san lấp mặt bằng và giảm chi phí đầu t­​ xây dựng cơ sở hạ tầng.

+ Khã khăn:

· Hiện tại có tuyến mư​ơng cứng thuỷ lợi liên xã chạy qua, gây ảnh h​ưởng cho việc xây dựng tr​ường, cần phải có hư​ớng điều chỉnh để đảm bảo cho  hệ thống t​ưới tiêu khu vực hiện hoạt động trong giai đoạn đầu.

· Khu vực có tuyến đường điện cao thế 110kv chạy qua nên khi quy hoạch không được phép xây dựng công trình nằm trong hành lang an toàn.

IV - CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN
· Căn cứ vào nhu cầu diện tích xây dựng

· Căn cứ vào quy hoạch phát triển trường đến năm 2020.

· Căn cứ vào các tiêu chuẩn ngành, quy chuẩn xây dựng.
Các chỉ tiêu chính của trường được xác định như sau.
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

Quy hoạch

	I.
	 Quy mô đến năm 2020: 8550 người 

(cơ sở 1 + 2)
	
	

	
	Số lượng dự kiến cơ sở 02 đáp ứng

Trong đó: theo tiêu chuẩn TCVN 3981: 1985 tại Thông tư số 12/ BXD-KHCN ngày 24/4/1995 của Bộ Xây dựng quy  định tối đa 15SV/GV:

suy ra số SV là: 

số Giảng viên
	Người

Người

Người
	7000
6562

438

	II.
	Chỉ tiêu sử dụng đất:
	
	

	2.1
	Chỉ tiêu đất xây dựng công trình
	%
	9- 12

	2.2
	Đất giao thông và bãi đỗ xe tập trung
	%
	 15- 25

	2.3
	Đất cây xanh công viên và sân tập trung, thể dục thể thao
	%
	10-15

	2.4
	Đất sân vườn thực nghiệm 
	%
	10 - 15  

	2.5
	Đất các công trình hạ tầng kỹ thuật
	%
	3 - 5

	III 
	 Tầng cao trung bình
	
	

	
	- Nhà điều hành 
	Tầng
	9-11 

	
	- Nhà nghiên cứu - thư viện - bộ môn
	Tầng
	3- 5 

	
	- Khu ký túc xá
	Tầng
	5 - 7

	
	- Các hạng mục phụ trợ
	Tầng
	1-2

	IV
	Các tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật
	
	

	5.1
	Mật độ giao thông
	%
	15-25

	5.2
	Cấp nước 
	L/ng­êi/ ng®
	150 - 180

	5.3
	Thoát nước
	%Q Cấp
	95

	5.4
	Rác thải
	kg/ng-ng
	0,9


Dự báo quy mô trường Đại học Dược đến năm 2020:

 Tổng số người quy đổi : 8550 người


trong đó cơ sở 01: 1550 người



    cơ sở 02: 7000 người (trong đó cán bộ cnvc là 500 và sinh viên là 6500)


Quy hoạch số lượng sinh viên nội trú tại Ký túc xá cơ sở 02 là:  4500 sinh viên đạt khoảng 70%.

V – ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH
5.1. Cơ cấu tổ chức không gian

a. Quan điểm thiết kế quy hoạch

· Phải phù hợp với quy hoạch phát triển của tr​ường gắn với với định hư​ớng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh.

· Khai thác tối đa các điều kiện thuận lợi của khu đất thiết kế về quan hệ với khu chức năng làng đại học, giao thông, nguồn cung cấp điện quốc gia, nguồn cung cấp nư​ớc, đáp ứng nhu cầu sử dụng của Trư​ờng, thuận lợi cho việc thoát nư​ớc thải, nước mư​a.

· Xây dựng trư​ờng không ảnh hư​ởng tới môi trư​ờng xung quanh, thúc đẩy phát triển du lịch tại Bắc Ninh bằng việc tác động tích cực đến các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử...
· Quy hoạch xây dựng Trường ĐH Dược hiện đại, đạt chuẩn các tiêu chí quy định hiện hành, tiết kiệm đất đai, khai thác tối đa cảnh quan thiên nhiên và vi khi hậu, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững.

b. Cơ cấu phân khu chức năng

Khu đất quy hoạch có tổng diện tích là 20,54 ha bao gồm các chức năng chủ yếu như sau:

· Khu nhà điều hành – nghiên cứu- thư viện: được bố trí ở vị trí trung tâm khu đất

· Khu nhà bộ môn và thí nghiệm

· Nhà khách và chuyên gia

· Khu thể dục thể thao

· Khu kí túc xá

· Đất cây xanh, công viên, sân quảng trường

· Đất dự trữ và vườn thực nghiệm

· Đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
c. Phương án quy hoạch số 01 (phương án so sánh)

Dựa vào khu đất lập Quy hoạch tổng thể của phương án 1 được bố cục như sau:

Tổ chức hệ thống giao thông theo 2 cấp đường chính là đường trục chính và đường tiểu mạch (đường vào các công trình chức năng). Mở hai đường trục chính là hai trục Đông – Tây và Nam – Bắc có bề rộng lớn nhất sau đó là các đường vào các công trình. Như trên bản vẽ, các khu chức năng có dạng hình chữ nhật và tổng thể mạng giao thông được thiết kế theo dạng ô bàn cờ.

Các khu chức năng khu A được bố cục bám theo trục đường đại lộ Đông – Tây và thứ tự như sau: Khu đất dự trữ hiệu thuốc GMP, thư viện , tòa nhà trung tâm, tòa nhà các bộ môn và thí nghiệm. Tòa nhà trung tâm được bố trí nằm ở giữa khu A, phía trước công trình này qua tuyến đường trục chính là vườn công viên giao lưu rộng lớn.

Khu vực thể dục thể thao được bố trí ở khu A gần với các tòa nhà thí nghiệm và bộ môn là điểm kết thúc của trục đường Đông – Tây.

Ưu Điểm:

Phương án đã tạo ra một tổng thể rõ ràng mạch lạc, các khu chức năng có tính chất riêng biệt phù hợp với các hoạt động của từng công trình.

Nhược điểm:

Do tập trung hai tuyến đường lớn và sự chia cắt các tuyến đường nhánh của khu đất nên sẽ gây ồn ào do ảnh hưởng của mật độ giao thông lớn, ảnh hưởng đến môi trường học tập, nghiên cứu.

Các công trình chức năng hoạt động tương đối độc lập

Cổng đón tiếp và hướng tiếp cận chính của trường không rõ ràng gây phân tán

Công trình được bố cục dàn dài theo tuyến nên chưa tạo được sự liên kết và quan hệ hữu cơ với nhau, cơ cấu quy hoạch giống như một tiểu khu nhà ở, phân khu chức năng còn rời rạc.

Phương án số 02. ( Phương án chọn)

Dựa trên nhưng ưu, nhược điểm của phương án số 01, giải pháp đề xuất quy hoạch phương án 02 khắc phục được những nhược điểm và hạn chế còn bộc lộ. 

- Cổng chính của trường được đặt ở vị trí đón từ hướng đường liên khu chức năng lớn của làng đại học. Công trình cũng là điểm nhấn chính đầu tiên của trục không gian (trục ảo) trong bố cục kiến trúc đăng đối (đối xứng ẩn). 

Tiếp theo là sân tập trung và hai tòa nhà bộ môn, thí nghiệm được bố trí cân đối về hai phía của sân tập trung. Công trình nhà điều hành trung tâm được đặt ở vị trí trung tâm cuả khu đất A khai thác toàn bộ các hướng nhìn quan trọng của trường. 

Tòa nhà Thư viện gắn kết với tòa trung tâm và có chiều cao khoảng 5 tầng.

Phía Đông khu đất bố trí đất hiệu thuốc và các vườn cây thực nghiệm.

Các công trình đầu mối nước cấp và xử lý nước thải được đặt về phía Tây.

Tuyến giao thông được mở với 3 cấp đường, 2 cấp đường cơ giới là đường trục chính, đường tiểu khu và 1 cấp đường trong các cụm công trình.

Toàn bộ khu ký túc xá, sân tập thể thao, nhà thi đấu thể thao, nhà khách và dịch vụ căng tin được bố trí tập trung về khu đất B.

Ý tưởng chung của phương án chọn được xuất phát từ chính môi trường tự nhiên và điều hòa vi khí hậu cao nhất dựa vào các vườn thực nghiệm và cây xanh cảnh quan bao quanh các công trình trung tâm trường.

- Môi trường đào tạo cần không khí trong lành, sự yên tĩnh và thoáng mát 

- Phương án đề xuất tổng thể không gian đào tạo giống như một khu công viên cây xanh.

* Qua phân tích đánh giá các phương án quy hoạch, phương án 02 có nhiều ưu điểm và tận dụng tối đa các lợi thế của khu đất và các điều kiện tự nhiên, phù hợp với mục tiêu phát triển của trường. Lựa chọn phương án 02 làm phương án tiếp tục triển khai lập quy hoạch xây dựng.

5.2. Quy hoạch sử dụng đất
Bảng tổng hợp cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:
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Bảng thống kê chi tiết sử dụng đất
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Bảng cân bằng sử dụng đất.
	
	Chỉ tiêu sử dụng đất:
	Yêu cầu (%)
	Đạt được (%)

	2.1
	Chỉ tiêu đất xây dựng công trình chính
	10 - 15 
	10,2

	2.2
	Đất giao thông và bãi đỗ xe tập trung
	 15 - 25
	 18,87

	2.3
	Đất cây xanh công viên và sân tập trung, thể dục thể thao
	10 - 15
	15,48

	2.4
	Đất sân vườn thực nghiệm 
	10 - 15  
	10,98 

	2.5
	Đất các công trình hạ tầng kỹ thuật
	3 - 5
	3


	bảng tổng hợp các chỉ tiêu sau quy hoạch
	

	các chỉ tiêu đạt đ​ược
	 
	đơn vị

	tổng diện tích quy hoạch
	20,42
	ha

	tổng diện tích xây dựng công trình chính
	1,9 – 2,7
	ha

	tổng diện tích sàn xây dựng
	(109144m2 – 150346m2)
	10,9-15,0
	ha

	mật độ xây dựng GỘP (BRUTTO = 10%) 
	9,1-12,8
	%

	hệ số sử dụng đất
	0,53-0,73
	lần


5.3. Tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc

- Phương án quy hoạch chặt chẽ, có sự phối hợp giữa các công trình và các thành phần chức năng cũng như hệ thống cây xanh, giao thông tạo cho công trình có hệ thống dây chuyền sử dụng hợp lý, tạo cảnh quan môi trường. 

- Tổ chức một trục không gian lớn là trục (đại lộ) Đông Tây và trục không gian nhấn từ cổng vào theo hướng Bắc Nam

+ Tuyến trục Đông _ Tây liên kết trung tâm trường với các trường Đại học liền kề tạo ra mối quan hệ giao lưu thuận lợi trong tổng thể làng đại học Bắc Ninh, trên hệ trục này tổ chức 02 bãi đỗ xe tập trung. Tuyến trục giao thông đã phân chia Khu A(khu phÝa Nam) của trường thành 2 chức năng với mật độ xây dựng khác nhau, phía Bắc của trục đường xây dựng các công trình trung tâm điều hành hiệu bộ, các khoa phòng thí nghiệp thực nghiệm, phía Nam của trục đường là các khu cây xanh công viên, khu vườn thực nghiệm. Như vậy, việc bố trí phân khu chức năng đã tạo cho khối nhà xây dựng trung tâm có cảnh quan đẹp, không gian cây xanh cảnh quan phía trước rộng lớn, các công trình đón được gió Đông Nam và điều hòa vi khí hậu một cách tối đa.

+ Tuyến trục không gian nhấn Bắc - Nam: đây là trục không gian cảnh quan đón tiếp các hoạt động từ phía cổng chính vào, ngoài ra phía công trình cổng chính còn có chức năng liên kết khu vực bên ngoài phía đường quốc lộ đến trung tâm trường và tiếp đó đến khu trung tâm thể dục thể thao của làng đại học. Các hoạt động giao thông cơ giới sẽ được hoạt động xung quanh các cụm công trình chính. 

- Các công trình được bố trí khối kiến trúc khóc chiết thoáng đãng phù hợp công năng đào tạo và môi trường sư phạm. Hình thức, màu sắc hài hoà thống nhất. Sử dụng một số loại vật liệu ốp lát truyền thống tạo sự gần gũi, mang bản sắc văn hoá truyền thống.

- Các công trình phụ trợ, khu cây xanh được bố trí xen kẽ giữa các công trình vừa tạo dựng thêm giá trị điểm nhấn cho công trình, tạo cảnh quan không gian kiến trúc hợp lý đồng thời đảm đương nhiệm vụ điều hòa môi trường và không khí cho các công trình trong khu đất.

Cụ thể các khu đất trong dự án như sau:
a. Khu A:

b. Khu trung tâm điều hành: Công trình được bố trí ở vị trí trung tâm của trường, khoảng cánh đến các khoa, phòng thí nghiệm, thư viện là ngắn nhất xứng tầm với vị trí là trung tâm. Công trình có số tầng cao nhất (11 tầng) trong khu trung tâm trường là điểm nhấn kiến trúc quan trọng bậc nhất. Phía trước nó có quảng trường tập trung lớn và bể phun nước gắn kết với công trình tạo cảnh quan và làm tăng cường khả năng giao lưu công cộng, các  vườn hoa bồn  tạo nên một không gian trống để chiêm ngưỡng công trình.

c. Thư viện: Công trình nằm gắn liền với khu đất trung tâm, liên kết với tòa trung tâm điều hành là nhà cầu và vườn hoa xung quanh công trình. Nằm trong khu vực yên tĩnh có tầng cao là 3 đến 5 tầng phù hợp với tính chất sử dụng và gần gũi với không gian cây xanh xung quanh và thiên nhiên.

d. Khu nhà bộ môn và thí nghiệm: Bố trí  đối xứng với nhau qua công trình trung tâm gắn kết với giao thông trục chính và tòa nhà trung tâm nên thuận lợi cho việc điều hành và hoạt động cũng như giao lưu đến các không gian cây xanh tuyến đường và quảng trường tập trung. Ngoài ra công trình còn được khai thác điểm nhấn không gian từ phía Ký túc xá

e. Tòa nhà giảng đường: bố trí tại vị trí cửa ngõ phía Bắc của trường, liên kết chặt chẽ với tòa nhà trung tâm và công viên cây xanh, đường dạo nhỏ. 

f. Các khu vườn thực nghiệm: được bố trí phía trước trường để phục vụ trồng cây thuốc tạo cảnh quan, vườn thực nghiệm tạo môi trường trong lành và khoảng cách đối với đương giao thông Quốc lộ 1.
g. Hiệu Thuốc - trung tâm đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học: được bố trí về phía Đông nằm trên trục đường lớn của trường và trục đường biên phía Đông. Vị trí thuận lợi với tính chất là hiệu thuốc, phục vụ Được cộng đồng trong tổng thể Làng Đại Học.
h. Các công trình đầu mối nước cấp và xử lý nước thải được đặt về phía Tây của khu đất.
i. Nhà xưởng thực hành nằm ở phía Tây và trên trục đường Đông Tây của trường.
j. Ngoài ra, bản quy hoạch tổng thể có một khu công viên hồ nước nhằm gắn kết các không gian giảng đường đào tạo và nâng cao khả năng đi bộ, tạo ra những tuyến đường dạo ven công viên, hồ nước mang lại sự thư thái và không khí trong lành. 
Khu B:

a. Khu trung tâm thể dục thể thao: được bố trí về phía Tây của khu B kết hợp với cây xanh cảnh quan rộng rãi thoáng đãng . Khu vực sân bãi thể dục thể thao được đặt ở khu vực gần với ký túc xá nên có vị trí thuận lợi đảm bảo an toàn và thuận tiện cho các hoạt động thể chất. 

b. Khu ký túc xá sinh viên :

Xây dựng các khối nhà với mặt bằng tổ chức khác nhau nhằm hướng đến sự phục vụ đa dạng, tiện nghi đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các tầng lớp sinh viên. Khu vực nhà ở sinh viên kết hợp với nhà trung tâm dịch vụ ký túc xá đảm bảo phục vụ thuận tiện các tiện ích cho cán bộ công nhân viên và sinh viên. Trong khu vực bố trí các sân vườn giao lưu, hồ nước, công viên nhỏ, đường dạo, bãi đỗ xe tập trung sân thể dục thể thao để điều hòa khí hậu và nâng cao đời sống sinh hoạt tập thể của sinh viên. Khu dịch vụ ký túc xá - căng tin : bố trí ở vị trí trung tâm ký túc xá thuận lợi cho việc phục vụ các nhu cầu của sinh viên và không gây ảnh hưởng đến các hoạt động đào tạo của trường.

c. Khu nhà khách và công vụ: được bố trí độc lập có khoảng cây xanh cách ly tạo cảnh quan và có vị trí thuận lợi trong khu B gần cổng vào khu ký túc xá

Khu vực ký túc xá có sân thể thao,  nhà thể thao có mái, bãi đỗ xe, vườn hoa giao lưu và đất dự trữ dành cho phát triển mở rộng được trồng cây xanh và trồng vườn thực nghiệm ngành Dược.
d. Khu đất dự trữ: là khu đất trồng vườn thuốc và dự trữ để phát triển ký túc xá, phục vụ nhu cầu nghỉ, sinh hoạt cho cấn bộ và sinh viên trong trường.
5.4  Quy hoach Hệ thống hạ tầng kỹ thuật

  5.4.1. Hệ thống giao thông

* Tuân thủ hồ sơ quy hoạch chi tiết khu nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh tỷ lệ:1 /2000 đã được phê duyệt.

* Mạng lưới đường. 

+ Đường Trục: Xây dựng các tuyến đường trục theo định hướng quy hoạch chi tiết 1/2000. 

- Tuyến đường Đông Tây với quy mô mặt cắt 22,5m trong đó lòng đường 10,5m, vỉa hè 2x6m.

-  Tuyến đường trục mặt cắt 1-1 với quy mô mặt cắt 25m trong đó lòng đường 2x7,5m phân cách 2m vỉa hè hai bên 2x4m

+ Giao thông khu vực, sân đường dạo

Xây dựng các tuyến đường khu vực được thiết kế dạng ô cờ, các đường dạo trong khu vực được thiết kế phù hợp với không gian cảnh quan khu vực quy hoạch.

- Xây dựng tuyến đường liên kết tuyến chính với các tuyến đường khu vực mặt cắt 3-3 với quy mô mặt cắt 15,5m trong đó lòng đường 7,5m hè 2 bên 2x4m.

- Xây dựng các tuyến đường nội bộ với quy mô 8m  nối liên kết giao thông trong khu vực.

- Xây dựng các tuyến đường dạo với quy mô 3-5m tạo không gian cảnh quan cho khu vực quy hoạch. 

* Bãi đỗ xe: trong khu vực quy hoạch có 2 bãi đỗ xe với quy mô 6244m2 được bố trí ngay trong khu vực trung tâm.

* Chỉ tiêu đạt được: 

Tổng diện tích đất quy hoạch: 20,54 ha.
Tổng diện tích đường giao thông: 3,99 ha

Diện tích  bãi đỗ xe: 6170m2

Tỷ lệ đất giao thông: 19,46%
Bảng thống kê hạng mục giao thông
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 5.4.2. Chuẩn bị kỹ thuật

* Tuân thủ hồ sơ quy hoạch chi tiết khu nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh tỷ lệ:1 /2000 đã được phê duyệt

* Quan điểm thiết kế:

- Bám sát địa hình, giữ cảnh quan môi trường

- Hệ thống thoát nước sẽ là hệ thống thoát riêng được chia ra làm nhiều lưu vực nhỏ để giảm kích thước đường ống

- Kết cấu đường ống là kết cấu BTCT, các mương đón có tấm ốp.

* Giải pháp san nền:

 Cao độ nền xây dựng khu vực nghiên cứu cần được đắp tới cao độ: +4m: + 5m 

Khu vực thiết kế có địa hình bằng phẳng và chủ yếu là đất ruộng. Do đó dÓ giảm bớt khối lượng đào đắp tại khu vực tôn nền chọn độ dốc đường idọc=0,0% và thiết kế rãnh răng cưa để thu nước mặt đường i rãnh(0,4%.

Độ dốc nền trong khuôn viên các công trình được thiết kế dốc về 4 phía của mạng đường, với độ dốc từ 0,2(0,4% để đảm bảo cho nước mặt tự chảy vào hệ thống thoát nước. Chiều cao đắp nền dao động từ 0,2 ( 1,4m.

Bảng thống kê khối lượng san nền ô đất
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* Thoát nước mưa.

- Sử dụng hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn  toàn với thoát nước thải.

Lưu vực và mạng lưới thoát nước.

Khu vực quy hoạch được chia thành 2 lưu vực.

+ Lưu vực 1: khu vực phía Bắc khu quy hoạch, toàn bộ lưu vực này được thu gom bằng hệ thống rãnh nắp đan dồn về tuyến cống D600mm xả ra hồ công viên bằng các  cửa xả.

+ Lưu vực 2: khu vực phía Nam, toàn bộ lưu vực này được thu gom bằng hệ thống rãnh nắp đan, nước tập trung ra hệ thống cống thu gom chính D600 – D2000mm và được xả ra kênh thoát nước theo quy hoạch chi tiết 1/2000.

+ Mạng lưới thoát nước dạng phân tán, bố trí dọc theo đường giao thông trong các khu vực xây dựng

+ Tận dụng tối đa độ dốc thiết kế đường; độ sâu chôn cống tối thiểu theo quy chuẩn i=1/D. độ sâu chôn cống tối tiểu hmin=0.7m.

+ Kết cấu: rãnh nắp đan sử dũng rãnh xây gạch kích thước BxH = 400x600mm cống tròn sử dụng cống BTCT.

  5.4.3. Cấp nước

* Tuân thủ hồ sơ quy hoạch chi tiết khu nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh tỷ lệ:1 /2000 đã được phê duyệt

a. Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước.

- Tiêu chuẩn cấp nước cho khu ký túc: 180 l/ng.ngđ và dự kiến 200m3/ha.

- Cấp nước công trình công cộng: 20 m3/ha.ngđ

- Cấp nước cho khu giảng đường: 30 m3/ha.ngđ

- Nước tưới cây rửa đường: 15m3/ha.ngđ

- Dự phòng:15% Q tổng

Từ tiêu chuẩn tính toán ta có được bảng dự báo nhu cầu sử dụng nước.
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Tổng công suất cấp nước 2200 m3/ngđ.
b. Nguồn cấp: được lấy từ mạng lưới cấp nước chung của thành phố.

c. Mạng lưới đường ống.

+ khu vực quy hoạch được chia làm 2 khu vực riêng biệt:

Khu vực 1: nước trực tiếp từ mạng lưới cấp đến các bể chứa trong công trình bằng đường ống D90mm

- Khu vực 2: nước cấp đến trạm bơm cho toàn khu vực bằng đường ống có kích thước D110mm. Từ đây nước được bơm tới bề chứa các công trình bằng đường ống có kích thước D90mm. tại các công trình có bố trí các họng chờ đấu nối nước có đường kính D75mm.

+ Đường ống thiết kế đặt trên hè chôn sâu tối thiểu 0,7m tính từ đỉnh ống. 

+ Vật liệu ống: toàn bộ ống sử dụng ống nhựa HDPE.

+ Tại những điểm đấu nối có bố trí hố van cần đặt van quản lý cho từng nhánh ống cấp nước.

d. Giải pháp thiết kế cấp nước chữa cháy

+ Sử dụng hệ thống chữa cháy áp lực thấp. Các họng cứu hoả được bố trí trên mạng lưới các tuyến ống cấp nước chính có đường kính D100-150mm, khoảng cách các họng cứu hoả từ 100m đến 150m

+ Việc bố trí các họng cứu hoả sẽ có thoả thuận với cơ quan phòng cháy chữa cháy thành phố.

Bảng tổng hợp hạng mục cấp nước

	stt
	hạng mục cấp n​ước
	đơn vị
	k l­​îng

	1
	ống cấp nư​ớc d110mm
	m
	1825

	2
	ống cấp n​ước d90mm
	m
	1120

	3
	họng chờ đấu nối
	họng
	11

	4
	họng cứu hỏa
	cái
	6


5.4.4 Thoát nước thải.

* Tuân thủ hồ sơ quy hoạch chi tiết khu nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh tỷ lệ:1 / 2000 đã được phê duyệt

a. Chỉ tiêu tính toán.

Chỉ tiêu tính toán thoát nước: lấy theo chỉ tiêu cấp nước

Tỷ lệ thu gom nước thải: đạt 100%.

Bảng tính toán công suất thoát nước thải.
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Tổng công suất thoát nước thải: 1500m3/ngđ.
b. Giải pháp thiết kế:

+ Thiết kế mạng thoát nước thải riêng hoàn toàn với mạng lưới thoát nước mưa.

+ Toàn bộ lượng nước thải trong khu quy hoạch được thu gom bằng đường ống BTCT có đường kính D300 – D400 mm. nước thải được thu gom tập trung về trạm xử lý phía ngoài khu vực quy hoạch.

+ Trên mạng lưới đường ống thoát nước thải có bố trí các hố ga thu nước thải từ các công trình chức năng. khoảng cách đặt các hố ga theo tiêu chuẩn.

+ Các tuyến cống thoát nước thải trong các khu vực quy hoạch thiết kế theo nguyên tắc tự chảy với độ dốc tối thiểu i=1/d. các tuyến cống có đường kính D400mm với độ sâu chôn cống tối thiểu h=0,7m,

- Kết cấu: sử dụng cống tròn btct đường kính D300-D400mm. xây dựng đồng bộ hệ thống hố ga, giếng thăm theo tiêu chuẩn.

* Thu gom rác thải:

Rác thải và vệ sinh môi trường.

Tiêu chuẩn rác thải: lấy theo tiêu chuẩn cho đô thị loại IV,V 0,8Kg/người/ngày đêm, tỷ lệ thu gom đạt 85-90%.

Tổng lượng rác thải: 7000người x 0,8kg = 5600kg = 5,6 tấn/ngày đêm 

Tỷ lệ thu gom đạt 90%: 5600*0,9 = 5040kg = 5,04 tấn/ngày đêm.

- Tại các công trình công cộng, khu vực cây xanh đặt các thùng rác công cộng.

- Toàn bộ rác trong khu vực được thu gom tập trung và được xử lý tại khu vực phía đông nam khu vực quy hoạch. Rác thải được thu gom bằng hình thức thủ công, bằng các xe thu gom rác và được dồn về khu tập kết vào các giờ cố định trong ngày.

Bảng tổng hợp hạng mục thoát nước thải
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  5.4.5. Cấp điện

* Tuân thủ hồ sơ quy hoạch chi tiết khu nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh tỷ lệ:1 /2000 đã được phê duyệt

* Chỉ tiêu tính toán

- Cấp điện cho sinh viên: theo chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt 300 -500 w/ng.

- Khu trung tâm: 25-35 w/m2 sàn

- Cây xanh, quảng trường: 15-25kw/ha

Bảng tính dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng.
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Tổng công suất cấp điện: 5700 KVA.
* Nguồn cấp.

Nguồn điện cấp cho khu vực thiết kế lấy từ trạm 110KV Võ Cường hiện có: 110/35/22KV – 3x25000 KVA

* Mạng lưới 22kv - Trạm biến áp 22/0,4kv

+ Theo quy hoạch chi tiết 1/2000 trong khu vực quy hoạch có tuyến điện 22 kv chạy qua cấp tới 3 trạm biến áp trong khu vực quy hoạch từ Bắc tới Nam. Các trạm biến áp sử dụng loại trụ hoặc trạm kiots được xây dựng trong khu vực công cộng, khu vực cây xanh, gần đường giao thông để thuận tiện cho việc lắp đặt và sửa chữa. Các trạm biến có công suất 1250kva và 1000kva
* Mạng lưới 0,4kv:

+ Từ các trạm biến áp xây dựng mạng lưới điện 0,4kv cấp tới các tủ điện công trình, Tiết diện dây dẫn các tuyến trục xây mới từ 4x70 mm2- 4x120mm2 tuỳ theo khu vực cụ thể. Tuyến nhánh xây mới không nhỏ hơn 4x35mm2
* Điện chiếu sáng:
- Lấy từ các trạm biến áp gần nhất của từng khu vực, đèn đường sử dụng đèn cao Halôgen công suất bóng từ 150-250w, cáp chiếu sáng đi ngầm dưới chân cột. 

Bố trí chiếu sáng theo nguyên tắc:

Đường có lộ giới < 20,5m bố trí chiếu sáng 1 bên

Đường có lộ giới > 20,5m bố trí chiếu sáng 2 bên.

Bảng thống kê hạng mục cấp điện.


[image: image12.emf]stt hạng mục cấp điện đơn vịkhối lượng

1 cáp điện 22kv m 1410

2 cáp điện 0,4kv m 1750

3 trạm biến áp trạm 6

trạm biến áp 1000 KVA 6

4 cáp chiếu sáng đường m 2985

4 đèn chiếu sáng bộ 97

5 tủ điện công trình tủ 15


* Thông tin liên lạc:

Chỉ tiêu chung: 

Khu điều hành công trình công cộng : 1máy/200m2 sàn xây dựng

Tổng diện tích sàn xây dựng các công trình sử dụng thông tin liên lạc trung bình: 105899 m2 sàn



Tổng số thuê bao khu vực 
: 530 số
Giải pháp:

· Các thuê bao trong khu vực thiết kế được đấu nối với mạng thông tin chung của toàn khu vực.

· Hệ thống tuyến cáp chính được nối với tổng đài trung tâm của toàn khu vực thông. Tuyến cáp chính được thiết kế đi ngầm dưới vỉa hè cấp đến các tủ phân phối thuê bao. Dung lượng tủ từ 100-200 số

5.5.    Đánh giá tác động môi trường

5.5.1 Đánh giá chung:
     a. Mục tiêu:

Xác định rõ tác động tích cực và tiêu cực của quy hoạch đối với môi trường của dự án khi được triển khai xây dựng.

Lập kế hoạch, đưa ra các giải pháp góp phần giảm thiểu tác động xấu làm suy thoái môi trường và phát huy tác động tích cực của dự án.

     b. Căn cứ:                                                                                                    

Luật bảo vệ môi trường.

Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án quy hoạch xây dựng số 10/2000/TT-BXD ngày 8/8/2000 của Bộ Xây dựng.

c. Xác định các yếu tố tác động đến môi trường:

*  Tác động tích cực :

Quy hoạch hệ thống hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh, hệ thống giao thông mạch lạc, đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng cho toàn khu và kết nối với giao thông xung quanh, hệ thống cấp và thoát nước đảm bảo các tiêu chuẩn và chỉ tiêu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật, hạn chế được tác động xấu tới cảnh quan khu vực và môi trường xung quanh.
* Tác động tiêu cực của dự án:

· Quá trình thi công phục vụ xây dựng các công trình. Việc san lấp tạo mặt bằng thi công ảnh hưởng đến môi trường. 

· Tiếng ồn của giao thông cơ giới, và các phương tiện thi công trong quá trình thi công các công trình trong dự án. 

· Cảnh quan có thể thay đổi do không thống nhất về kiến trúc và không gian của khu vực xây dựng mới và khu vực dân cư hiện có, các công trình có vật liệu, đường nét không phù hợp, các hình khối quá mạnh mẽ làm ảnh hưởng đến không gian của toàn khu.

· Trên cơ sở xác định các yếu tố tác động đến môi trường của dự án, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của các yếu tố trên đối với  môi trường.

* Biện pháp bảo vệ môi trường sẽ đư​ợc nêu cụ thể trong các giai đoạn của quá trình hình thành dự án, bao gồm:

Giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư.

Giai đoạn: Thực hiện đầu tư.

5.5.2.  Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án để bảo vệ môi trường.

 a. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư​:

· Đưa ra các giải pháp thiết kế hợp lý cho khu vực xây dựng và có mối liên hệ với khu vực xung quanh, đảm bảo tính thống nhất cho giải pháp quy hoạch và các biện pháp bảo vệ môi trường khu vực.

* Bảo vệ điều kiện điạ chất, thủy văn của khu vực trong quá trình san lấp nền tạo mặt bằng thi công các công trình:

-
Đưa ra các biện pháp cụ thể trong từng công trình, từng hạng mục của dự án. không san lấp qua lớn. Từng khu vực có biện pháp san nền cụ thể, có thể san lấp cục bộ để bố trí các công trình kiến trúc phù hợp mà vẫn đảm bảo ổn định nền xây dựng.

* Quy hoạch mạng lưới giao thông:

· Đề xuất giải pháp quy hoạch mạng lưới giao thông hợp lý. Các đường trục chính, đường khu vực, đường nội bộ và hệ thống giao thông tĩnh phải được bố trí phù hợp, liên hệ thuận tiện. Các đường giao thông cần trồng cây xanh trên vỉa hè.

* Hệ thống thoát n​ước bẩn - vệ sinh môi trư​ờng:

· Nước thải trong khu quy hoạch chủ yếu là nước thải sinh hoạt của các khu ký túc xá, công trình công cộng. Trong giai đoạn quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa, tuy nhiên cần xây dựng hệ thống bể xử lý tự hoại cục bộ cho từng của các khu vực ở cũng như các công trình quản lý trước khi thoát ra mạng thu gom nước thải cho từng cụm công trình. 

* Thu gom rác thải, xử lý chất thải rắn:

· Trong các khu vực bố trí các điểm tập kết thu gom rác thải kết hợp với khu cây xanh đảm bảo mỹ quan và môi trường từng khu. 

· Đề xuất các vị trí thùng rác công cộng 1 cách hợp lý trên các tuyến đường và các điểm công cộng, điểm vui chơi đảm bảo thu gom rác công cộng một cách triệt để, đảm bảo mỹ quan đường phố.

- 
Rác được thu gom bằng thu công đến điểm tập kết rác ở phía tây bắc khu vực quy hoạch. 

* Cây xanh cảnh quan  -  sân v​ườn: 

· Trong các nhóm công trình cần có các khu cây xanh, vườn dạo, tiểu cảnh tạo không gian sinh thái.

b. Giai đoạn thực hiện đầu t​ư:

· Trong giai đoạn triển khai xây dựng các hạng mục công trình, thiết bị thi công cơ giới hoạt động sẽ có những tác động không tốt đến môi trường như​ sau:

* Các tác động ô nhiễm:

· Các loại khí thải như​ SO2, CO, hơi Pb, bụi của phư​ơng tiện thi công cơ giới.

· Tiếng ồn của phư​ơng tiện thi công cơ giới.

· N​ước m​ưa của khu vực xây dựng có lẫn nhiều chất bẩn của công trường thoát tự do vào nguồn tiếp nhận xung quanh gây ô nhiễm môi trường.

· Chất thải rắn (tấm lợp, vỏ bao, vật liệu xây dựng)

· N​ước thải của cán bộ công nhân thi công.

· Tuy nhiên, so với quá trình hoạt động của dự án giai đoạn này không dài nên có thể khống chế đ​ược mức độ ô nhiễm một cách dễ dàng.

* Các biện pháp khống chế:

· Ngay từ giai đoạn tiến hành đấu thầu các nhà thầu thi công phải có được các giải pháp cụ thể cho việc bảo vệ môi trường.
· Hạn chế thi công vào các giờ cao điểm. 
· Các chất thải rắn các vật liệu phế bỏ phải đ​ược đ​ưa ra khỏi công trư​ờng tập trung về các khu xử lý chung của khu vực.
· Trong khi vận chuyển vật liệu, các phương tiện phải có che đậy và t​ưới nước để không gây bụi trên đư​ờng.
· Để giảm tiếng ồn cần kiểm tra bảo d​ưỡng phương tiện thư​ờng xuyên.
· Các giải pháp thi công cần đư​ợc lựa chọn tránh ảnh hư​ởng đến môi trường khu vực. Một số giải pháp đ​ược kiến nghị áp dụng như​ sau:
· Thi công và hoàn chỉnh các phần việc trên từng khu vực một.
· Các phư​ơng tiện vận chuyển không đ​ược chất tải quá thùng xe và phải có bạt che đậy theo quy định.
· T​ưới nư​ớc mặt đư​ờng những nơi có phư​ơng tiện vận chuyển chạy qua.
· Không sử dụng thiết bị thi công quá thời hạn để tránh gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn quá lớn.
· Trong khi thi công các công việc làm đất, trộn bê tông sẽ phát sinh rất nhiều bụi cần phải t​ưới n​ước trên bề mặt để giảm thiểu tối đa ô nhiễm. liệu xây dựng rời nhất là xi măng phải đ​ược đựng trong các xilô kín.
· Trong khi thi công, các ph​ương tiện máy móc gây tiếng ồn lớn phải hoạt động thận trọng để khỏi ảnh hư​ởng tới các khu vực dân c​ư xung quanh. Tại các khu vực không bằng phẳng, các phư​ơng tiện xe vận chuyển phải giảm tốc độ đảm bảo an toàn.
· Khu trộn bê tông: Các thống kê cho thấy mức độ tiếng ồn lớn nhất ở khoảng cách 15m là 90DBA và mức độ tiếng ồn ở khoảng cách xa hơn có thể xác định bằng cách sử dụng quy luật: cứ 6DBA cho 2 lần khoảng cách, nếu khu trộn bê tông hoạt động trong phần lớn thời gian trong ngày thì nên bố trí ít nhất là 150m cách đối t​ượng bị ảnh hưởng.
VI – KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

6.1. Kết luận:

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng trường Đại học Dược Hà nội cơ sở 02 đã đáp ứng được nhưng yêu cầu, nhu cầu cần thiết và nhiệm vụ đặt ra.

Đồ án đã đưa ra các giải pháp cụ thể về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hợp lý, bố cục phân khu chức năng thuận lợi, sử dụng đất tiết kiệm và thân thiện với môi trường mang lại nét đặc trưng riêng phù hợp với tính chất Trường Đại học Dược. Các giải pháp về giao thông, san nền, cấp nước, cấp điện và các công trình hạ tầng kỹ thuật là tối ưu và hoàn toàn phù hợp với khu vực quy hoạch làng Đại Học tại TP Bắc Ninh.

6.2. Kiến nghị.

Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường và các cơ quan liên quan xem xét phê duyệt dự án làm cơ sở để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.
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_1362943569.xls
Sheet1

		stt		chức năng - kí hiệu lô đất		diện tích (m2)		mật độ xd (%)		tầng cao		hệ số sdd		diện tích xd
 (m2 )min-max				diện tích sàn (m2) min-max				tỉ lệ (%)

		i		đất nhà trung tâm điều hành		11690																5.74

				viện nghiên cứu + thư viện

				®h		11690		30-40		9		2,7-3,6		3507		4676		31563		42084

		ii		đất giảng đường		11438																5.62

				g®		11438

		iii		khu nhà bộ môn + thí nghiệm		30037																14.76

				bom-01		7033		20-30		4		0,8-1,2		1406.6		2109.9		5626.4		1406.6

				bom-02		7033		20-30		4		0,8-1,2		1406.6		2109.9		5626.4		1406.6

				bom-03		7452		20-30				0,8-1,2		1490.4		2235.6		5961.6		1490.4

		iV		khu thể dục thể thao		10970																5.39

				tdtt		10970		7.3		2				800		1600		1600		3200

		v		khu ktx sinh viên		17506																8.60

				ktx		17506		30-40		5		1,5-2		5251.8		7002.4		26259		35012

		vi		đất cây xanh công viên		8716																4.28

				cx-01		1630		-		-		-

				cx-02		7086

		vii		đất hạ tầng kỹ thuật và		3773																1.85

				ht-01 (trạm xử lý nƯớc bẩn)		2617		-		-		-

				ht-02 (trạm cấp nƯớc)		1156		-		-		-

		viii		đất dự trữ		52040																25.57

				dtr-01		8958		-		-		-

				dtr-02		11408		-		-		-

				dtr-03		11604

				dtr-04		13452		-		-		-

				dtr-05		6618

		ix		đất giao thông - vỉa hè		51160																25.14

		x		bãI đỗ xe		6170																3.03

				p-01 (bãI xe tập trung)		3085

				p-02		3085

				tổng diện tích quy hoạch		203500		6,81-9,69				0,37-0,41		13862.4		19733.8		76636.4		84599.6		100.00

								6.811990172				0.3765916462

								9.6971990172				0.4157228501





tong hop

		stt		chức năng - kí hiệu lô đất		diện tích 
(m2)		mật độ xd (%)		tầng cao		hệ số sdd		diện tích xd
 (m2 )min-max				diện tích sàn (m2) min-max				số liệu 
tính toán				chỉ tiêu 
tính toán				công suất cấp nước (m3/ngđ)

		i		đất nhà trung tâm điều hành		24424																2.442		ha		20		m3/ha		48.85

				viện nghiên cứu + thư viện

		ii		đất giảng đường		29373																2.937		ha		20				58.75

		iii		khu ktx sinh viên		34190																7000		người		180		l/ng/ngđ		1260.00

		iv		đất cây xanh công viên		34847																3.485		ha		15		m3/ha		52.27

		v		hiệu thuốc và trung tâm 
đánh giá sinh khả dụng(hie)		7705																0.771		ha		20		m3/ha		15.41

		vi		xưởng thực hành (xt)		3676																0.368		ha		20		m3/ha		7.35

		vii		vườn thực nghiệm		21843																2.184		ha		20		m3/ha		43.69

		viii		đất hạ tầng kỹ thuật		3126																0.313		ha		20		m3/ha		6.25

		ix		bãI đỗ xe		6244																0.624		ha		10		m3/ha		6.24

		a		cộng công suất cấp nước																										1455.12

		b		nước tưới cây + rửa đường																						15%A				218.27

		c		cấp nước dự phòng																						20%A				291.02

		d		cấp nước chữa cháy																						1 dám cháy				162.00

				tổng công suất cấp nước																										2126.42
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Summary

		stt		kí hiệu		diện tích
(m2)		Htb (m)		khối lượng
 (m3)

		1		o1		6618		0.2		1323.6

		2		o2		12888.7		0.2		2577.7

		3		o3		17506.3		0.2		3501.2

		4		o4		9935.2		0.15		1063

		5		o5		5495.9		0.15		824.3

		6		o6		6852.2		0.15		1027.8

		7		o7		7809.2		0.15		1048.9

		8		o8		5912.4		0.15		886.86

		9		o9		7705.8		0.15		1155.8

		10		o10		3122.8		0.15		462.82

		11		o11		10939.3		0.2		2281.6

		12		o12		11483		0.2		1971.6

		13		o13		3122.8		0.15		462.82

		14		o14		8233.9		0.25		2058.4

		15		o15		11689.1		0.15		1753.3

		16		o16		6903.3		0.1		745.23

		17		o17		9031.2		0.1		903.12

		18		o18		3152.6		0.13		261.7

		19		o19		2082.1		0.1		208.21

		20		o20		3676.76		0.13		551.5

		21		o15		7809.2		0.15		1055

		tổng khối lượng								25069.46
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Sheet1

		stt		loại mặt cắt		chiều 
dài (m)		bề rộng (m)								diện tích (m2)

								mặt 
đường		phân cách		hè 
đường		tổng		mặt
 đường		phân cách		hè 
đường		tổng

		1		mặt cắt 1-1		570		15		2		4		19		8550		1140		2280		11970

		2		mặt cắt 2-2		262		16				14		30		4192				3668		7860

		3		mặt cắt 3-3		390		7.5				8		15.5		2925				3120		6045

		4		mặt cắt 6-6										8								14097

		5		bãI đỗ xe																		6244				39972		14097

				tổng																		46216		44776

																								1440				1762.125

												61330
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Sheet1

		stt		chức năng - kí hiệu lô đất		diện tích (m2)		mật độ xd (%)		tầng cao		hệ số sdd		diện tích xd
 (m2 )min-max				diện tích sàn (m2) min-max				tỉ lệ (%)

		i		đất nhà trung tâm điều hành		11690																5.74

				viện nghiên cứu + thư viện

				®h		11690		30-40		9		2,7-3,6		3507		4676		31563		42084

		ii		đất giảng đường		11438																5.62

				g®		11438

		iii		khu nhà bộ môn + thí nghiệm		30037														4303.6		14.76

				bom-01		7033		20-30		4		0,8-1,2		1406.6		2109.9		5626.4		1406.6

				bom-02		7033		20-30		4		0,8-1,2		1406.6		2109.9		5626.4		1406.6

				bom-03		7452		20-30				0,8-1,2		1490.4		2235.6		5961.6		1490.4

		iV		khu thể dục thể thao		10970																5.39

				tdtt		10970		7.3		2				800		1600		1600		3200

		v		khu ktx sinh viên		17506																8.60

				ktx		17506		30-40		5		1,5-2		5251.8		7002.4		26259		35012

		vi		đất cây xanh công viên		8716																4.28

				cx-01		1630		-		-		-

				cx-02		7086

		vii		đất hạ tầng kỹ thuật và		3773																1.85

				ht-01 (trạm xử lý nƯớc bẩn)		2617		-		-		-

				ht-02 (trạm cấp nƯớc)		1156		-		-		-

		viii		đất dự trữ		52040																25.57

				dtr-01		8958		-		-		-

				dtr-02		11408		-		-		-

				dtr-03		11604

				dtr-04		13452		-		-		-

				dtr-05		6618

		ix		đất giao thông - vỉa hè		51160																25.14

		x		bãI đỗ xe		6170																3.03

				p-01 (bãI xe tập trung)		3085

				p-02		3085

				tổng diện tích quy hoạch		203500		6,81-9,69				0,37-0,41		13862.4		19733.8		76636.4		88903.2		100.00

								6.811990172				0.3765916462

								9.6971990172				0.4368707617





tong hop

		stt		chức năng - kí hiệu lô đất		diện tích
 (m2)		mật độ xd (%)		tầng cao		hệ số sdd		diện tích xd
 (m2 )min-max				diện tích sàn (m2) min-max				số liệu 
tính toán				chỉ tiêu tính toán				công suất tính(kw)		công suất đặt (kva)

		i		đất nhà trung tâm điều hành		24424																51436		m2 sàn		35		w/m2 sàn		1260.18		1482.57

				viện nghiên cứu + thư viện																														122.12		0

		ii		đất giảng đường		29373																40635		m2 sàn		25		w/m2 sàn		711.11		836.60						0

		iii		khu ktx sinh viên		34190																7000		người		500		w/người		2450.00		2882.35

		iv		đất cây xanh công viên		34847																3.48		ha		25		kw/ha		87.12		102.49

		v		hiệu thuốc và trung tâm
 đánh giá sinh khả dụng		7705																4623		m2 sàn		35		kw/ha		113.26		133.25

		vi		xưởng thực hành		3676																2205		m2 sàn		25		w/m2 sàn		38.59		45.40

		vii		vườn thực nghiệm		21843																2.18		ha		35		kw/ha		76.45

		viii		đất hạ tầng kỹ thuật		3126																0.31		ha		70		kw/ha		15.32		18.02

		ix		đất đường giao thông		39972																4.00		ha		25		kw/ha		69.95		82.30

		x		bãI đỗ xe tập trung		6244																0.62		ha		25		kw/ha		10.93		12.86

				tổng diện tích quy hoạch		205400		6,81-9,69				0,37-0,41		0		0		0		0										4832.91		5685.78

																																		200
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Sheet1

		stt		loại mặt cắt		chiều 
dài (m)		bề rộng (m)						diện tích (m2)

								mặt 
đường		hè 
đường		tổng		mặt
 đường		hè 
đường		tổng

		1		mặt cắt 1-1		320		21		18		39		6720		5760		12480

		2		mặt cắt 2-2		580		15		18		33		8700		10440		19140

		3		mặt cắt 3-3		290		7.5		6		13.5		2175		1740		3915

		4		sân đường dạo		561						7.5						4213

		5		bãI đỗ xe														5028

				tổng														44776





tnm

		stt		hạng mục thoát nước		đơn vị		khối lượng

		1		cống thoát nước d600 mm		m		2396

		2		cống thoát nước d800 mm				540

		3		cống thoát nước d1250 mm		m		95

		4		cống thoát nước d2000 mm		m		660

		5		rãnh thoát nước bxh = 0,4x0,6		m		575

		6		hố ga		hố		30

		7		cửa xả		cửa		2





cn

		stt		hạng mục thoát nước		đơn vị		khối lượng

		1		ống cấp nước d110 mm		m		1825

		2		ống cấp nước d90 mm		m		845

		3		điểm chờ đấu nối		điểm		11

		4		họng cứu hỏa		họng		6





tnt

		stt		hạng mục thoát nước thải		đơn vị		khối lượng

		1		ống btct d300mm		m		625

		2		ống btct d400mm		m		1650

		3		hố ga		điểm		12

		4





cap dien

		stt		hạng mục cấp điện		đơn vị		khối lượng

		1		cáp điện 22kv		m		1410

		2		cáp điện 0,4kv		m		1750

		3		trạm biến áp		trạm		6

				trạm biến áp 1000 KVA				6

		4		cáp chiếu sáng đường		m		2985

		4		đèn chiếu sáng		bộ		97

		5		tủ điện công trình		tủ		15
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tong hop

		stt		chức năng -
kí hiệu lô đất		diện tích (m2)		mật độ xd (%)		tầng cao		hệ số sdd		diện tích xd
 (m2 )min-max				diện tích sàn (m2) min-max				tỉ lệ 
(%)

		i		đất nhà điều hành		24424																11.89

				viện nghiên cứu + thư viện

		1.1		®h		11690		30-40		11		3,3-4,4		3507		4676		38577		51436

		1.2		s©n TẬP trung		12734																								1		28.75

		ii		đất giảng đường		29373																14.30

		2.1		g®		6852		15-20		5		0,75-1		1027.8		1370.4		5139		6852

		2.2		khu nhà bộ môn + thí nghiệm		22521																10.96

				bom-01		7809		20-30		5		1-1,5		1561.8		2342.7		7809		11713.5

				bom-02		7809		20-30		5		1-1,5		1561.8		2342.7		7809		11713.5

				bom-03		6903		20-30		5		1-1,5		1380.6		2070.9		6903		10354.5

		iii		khu ktx sinh viên		34190																16.65

		3.1		tdtt		14942		5.4		2		0,16		800		1600		1600		3200

		3.2		nhà kí túc xá		19248																9.37

				ktx-01		19248		30-40		5		1,5-2		5774.4		7699.2		28872		38496

				ktx-02		8047		30-40		5		1,5-2		2414.1		3218.8		12070.5		16094												3

		Iv		đất cây xanh công viên		34847																16.97

				cx-01		11113		-		-		-

				cx-02		9935

				cx-03		6257

				cx-04		5912																								8234

				cx-05		1630																								4500

		v		hiệu thuốc và trung tâm 
đánh giá sinh khả dụng(hie)		7705		15-20		3		0,45-0,6		1155.75		1541		3467.25		4623		3.75

		vi		xưởng thực hành (xt)		3676		15-20		3		0,45-0,6		551.4		735.2		1654.2		2205.6		1.79

		Vii		Vườn thực nghiệm (VTn)		21843

				vtn - 01		10904

				vtn - 02		10939

		Vii		đất hạ tầng kỹ thuật		3126																1.52								12734

				ht		3126		-		-		-

		Viii		bãI đỗ xe tập trung		6244																3.04								2		100

				p-01		3122																								3		100

				p-02		3122

		ix		đất đường giao thông		39972																19.46										25.75

				tổng diện tích quy hoạch		205400		9,1-12,8				0,53-0,73		19734.65		27596.9		109144		156688.1		100.00

								9.6079113924				0.5313729309																810000		1076.75

								13.4356864654				0.7628437196																		360

																														1436.75

																								38891

																										5.03

																										15.51

																										20.54





chi tiet 1

		stt		chức năng - kí hiệu lô đất		diện tích (m2)		mật độ xd (%)		tầng cao		hệ số sdd		diện tích xd
 (m2 )min-max				diện tích sàn (m2) min-max				tỉ lệ 
(%)

		i		đất nhà điều hành		24424																11.89

				viện nghiên cứu + thư viện

		1.1		®h		11690		30-40		11		3,3-4,4		3507		4676		38577		51436

		1.2		s©n TẬP trung		12734																								1		28.75

		ii		đất giảng đường		29373																14.30

		2.1		g®		6852		15-20		5		0,75-1		1027.8		1370.4		5139		6852

		2.2		khu nhà bộ môn + thí nghiệm		22521																10.96

				bom-01		7809		20-30		5		1-1,5		1561.8		2342.7		7809		11713.5

				bom-02		7809		20-30		5		1-1,5		1561.8		2342.7		7809		11713.5

				bom-03		6903		20-30		5		1-1,5		1380.6		2070.9		6903		10354.5

		iii		khu ktx sinh viên		34190																16.65

		3.1		tdtt		14942		5.4		2		0,16		800		1600		1600		3200

		3.2		nhà kí túc xá		19248																9.37

				ktx-01		19248		30-40		5		1,5-2		5774.4		7699.2		28872		38496

				ktx-02		8047		30-40		5		1,5-2		2414.1		3218.8		12070.5		16094												3

		Iv		đất cây xanh công viên		34847																16.97

				cx-01		11113		-		-		-

				cx-02		9935

				cx-03		6257

				cx-04		5912																								8234

				cx-05		1630																								4500

		v		hiệu thuốc và trung tâm 
đánh giá sinh khả dụng(hie)		7705		15-20		3		0,45-0,6		1155.75		1541		3467.25		4623		3.75

		vi		xưởng thực hành (xt)		3676		15-20		3		0,45-0,6		551.4		735.2		1654.2		2205.6		1.79

		Vii		Vườn thực nghiệm (VTn)		21843

				vtn - 01		10904

				vtn - 02		10939

		Vii		đất hạ tầng kỹ thuật		3126																1.52								12734

				ht		3126		-		-		-

		Viii		bãI đỗ xe tập trung		6244																3.04								2		100

				p-01		3122																								3		100

				p-02		3122

		ix		đất đường giao thông		39972																19.46										25.75

				tổng diện tích quy hoạch		205400		9,1-12,8				0,53-0,73		19734.65		27596.9		109144		156688.1		100.00

								9.6079113924				0.5313729309																810000		1076.75

								13.4356864654				0.7628437196																		360

																														1436.75

																								38891

																										5.03

																										15.51

																										20.54
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Sheet1

		stt		chức năng - kí hiệu lô đất		diện tích (m2)		mật độ xd (%)		tầng cao		hệ số sdd		diện tích xd
 (m2 )min-max				diện tích sàn (m2) min-max				tỉ lệ (%)

		i		đất nhà trung tâm điều hành		11690																5.74

				viện nghiên cứu + thư viện

				®h		11690		30-40		9		2,7-3,6		3507		4676		31563		42084

		ii		đất giảng đường		11438																5.62

				g®		11438

		iii		khu nhà bộ môn + thí nghiệm		30037																14.76

				bom-01		7033		20-30		4		0,8-1,2		1406.6		2109.9		5626.4		1406.6

				bom-02		7033		20-30		4		0,8-1,2		1406.6		2109.9		5626.4		1406.6

				bom-03		7452		20-30				0,8-1,2		1490.4		2235.6		5961.6		1490.4

		iV		khu thể dục thể thao		10970																5.39

				tdtt		10970		7.3		2				800		1600		1600		3200

		v		khu ktx sinh viên		17506																8.60

				ktx		17506		30-40		5		1,5-2		5251.8		7002.4		26259		35012

		vi		đất cây xanh công viên		8716																4.28

				cx-01		1630		-		-		-

				cx-02		7086

		vii		đất hạ tầng kỹ thuật và		3773																1.85

				ht-01 (trạm xử lý nƯớc bẩn)		2617		-		-		-

				ht-02 (trạm cấp nƯớc)		1156		-		-		-

		viii		đất dự trữ		52040																25.57

				dtr-01		8958		-		-		-

				dtr-02		11408		-		-		-

				dtr-03		11604

				dtr-04		13452		-		-		-

				dtr-05		6618

		ix		đất giao thông - vỉa hè		51160																25.14

		x		bãI đỗ xe		6170																3.03

				p-01 (bãI xe tập trung)		3085

				p-02		3085

				tổng diện tích quy hoạch		203500		6,81-9,69				0,37-0,41		13862.4		19733.8		76636.4		84599.6		100.00

								6.811990172				0.3765916462

								9.6971990172				0.4157228501





tong hop

		stt		chức năng - kí hiệu lô đất		diện tích 
(m2)		mật độ xd (%)		tầng cao		hệ số sdd		diện tích xd
 (m2 )min-max				diện tích sàn (m2) min-max				số liệu 
tính toán				chỉ tiêu 
tính toán				công suất cấp nước (m3/ngđ)

		i		đất nhà trung tâm điều hành		24424																2.442		ha		20		m3/ha		48.85

				viện nghiên cứu + thư viện

		ii		đất giảng đường		29373																2.937		ha		20				58.75

		iii		khu ktx sinh viên		34190																7000		người		180		l/ng/ngđ		1260.00

		v		hiệu thuốc và trung tâm 
đánh giá sinh khả dụng(hie)		7705																0.771		ha		20		m3/ha		15.41

		vi		xưởng thực hành (xt)		3676																0.368		ha		20		m3/ha		7.35

		vii		vườn thực nghiệm		21843																2.184		ha		20		m3/ha		43.69

		viii		đất hạ tầng kỹ thuật		3126																0.313		ha		20		m3/ha		6.25

		ix		bãI đỗ xe		6244																0.624		ha		10		m3/ha		6.24

		a		cộng công suất cấp nước																										1402.85

				tổng công suất cấp nước																										1402.85
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tong hop

		stt		chức năng -
kí hiệu lô đất		diện tích (m2)		mật độ xd (%)		tầng cao		hệ số sdd		diện tích xd
 (m2 )min-max				diện tích sàn (m2) min-max				tỉ lệ 
(%)

		i		đất nhà điều hành		24424																11.89

				viện nghiên cứu + thư viện

		1.1		®h		11690		30-40		11		3,3-4,4		3507		4676		38577		51436

		1.2		s©n TẬP trung		12734																								1		28.75

		ii		đất giảng đường		29373																14.30

		2.1		g®		6852		15-20		5		0,75-1		1027.8		1370.4		5139		6852

		2.2		khu nhà bộ môn + thí nghiệm		22521																10.96

				bom-01		7809		20-30		5		1-1,5		1561.8		2342.7		7809		11713.5

				bom-02		7809		20-30		5		1-1,5		1561.8		2342.7		7809		11713.5

				bom-03		6903		20-30		5		1-1,5		1380.6		2070.9		6903		10354.5

		iii		khu ktx sinh viên		34190																16.65

		3.1		tdtt		14942		5.4		2		0,16		800		1600		1600		3200

		3.2		nhà kí túc xá		19248																9.37

				ktx-01		19248		30-40		5		1,5-2		5774.4		7699.2		28872		38496

				ktx-02		8047		30-40		5		1,5-2		2414.1		3218.8		12070.5		16094												3

		Iv		đất cây xanh công viên		34847																16.97

				cx-01		11113		-		-		-

				cx-02		9935

				cx-03		6257

				cx-04		5912																								8234

				cx-05		1630																								4500

		v		hiệu thuốc và trung tâm 
đánh giá sinh khả dụng(hie)		7705		15-20		3		0,45-0,6		1155.75		1541		3467.25		4623		3.75

		vi		xưởng thực hành (xt)		3676		15-20		3		0,45-0,6		551.4		735.2		1654.2		2205.6		1.79

		Vii		Vườn thực nghiệm (VTn)		21843

				vtn - 01		10904

				vtn - 02		10939

		Vii		đất hạ tầng kỹ thuật		3126																1.52								12734

				ht		3126		-		-		-

		Viii		bãI đỗ xe tập trung		6244																3.04								2		100

				p-01		3122																								3		100

				p-02		3122

		ix		đất đường giao thông		39972																19.46										25.75

				tổng diện tích quy hoạch		205400		9,1-12,8				0,53-0,73		19734.65		27596.9		109144		156688.1		100.00

								9.6079113924				0.5313729309																810000		1076.75

								13.4356864654				0.7628437196																		360

																														1436.75

																								38891

																										5.03

																										15.51

																										20.54





chi tiet 1

		stt		chức năng - kí hiệu lô đất		diện tích (m2)		mật độ xd (%)		tầng cao		hệ số sdd		diện tích xd
 (m2 )min-max				diện tích sàn (m2) min-max				tỉ lệ 
(%)

		i		đất nhà điều hành		24424																11.89

				viện nghiên cứu + thư viện

		1.1		®h		11690		30-40		11		3,3-4,4		3507		4676		38577		51436

		1.2		s©n TẬP trung		12734																								1		28.75

		ii		đất giảng đường		29373																14.30

		2.1		g®		6852		15-20		5		0,75-1		1027.8		1370.4		5139		6852

		2.2		khu nhà bộ môn + thí nghiệm		22521																10.96

				bom-01		7809		20-30		5		1-1,5		1561.8		2342.7		7809		11713.5

				bom-02		7809		20-30		5		1-1,5		1561.8		2342.7		7809		11713.5

				bom-03		6903		20-30		5		1-1,5		1380.6		2070.9		6903		10354.5

		iii		khu ktx sinh viên		34190																16.65

		3.1		tdtt		14942		5.4		2		0,16		800		1600		1600		3200

		3.2		nhà kí túc xá		19248																9.37

				ktx-01		19248		30-40		5		1,5-2		5774.4		7699.2		28872		38496

				ktx-02		8047		30-40		5		1,5-2		2414.1		3218.8		12070.5		16094												3

		Iv		đất cây xanh công viên		34847																16.97

				cx-01		11113		-		-		-

				cx-02		9935

				cx-03		6257

				cx-04		5912																								8234

				cx-05		1630																								4500

		v		hiệu thuốc và trung tâm 
đánh giá sinh khả dụng(hie)		7705		15-20		3		0,45-0,6		1155.75		1541		3467.25		4623		3.75

		vi		xưởng thực hành (xt)		3676		15-20		3		0,45-0,6		551.4		735.2		1654.2		2205.6		1.79

		Vii		Vườn thực nghiệm (VTn)		21843

				vtn - 01		10904

				vtn - 02		10939

		Vii		đất hạ tầng kỹ thuật		3126																1.52								12734

				ht		3126		-		-		-

		Viii		bãI đỗ xe tập trung		6244																3.04								2		100

				p-01		3122																								3		100

				p-02		3122

		ix		đất đường giao thông		39972																19.46										25.75

				tổng diện tích quy hoạch		205400		9,1-12,8				0,53-0,73		19734.65		27596.9		109144		156688.1		100.00

								9.6079113924				0.5313729309																810000		1076.75

								13.4356864654				0.7628437196																		360

																														1436.75

																								38891

																										5.03

																										15.51

																										20.54
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Sheet1

		stt		loại mặt cắt		chiều 
dài (m)		bề rộng (m)						diện tích (m2)

								mặt 
đường		hè 
đường		tổng		mặt
 đường		hè 
đường		tổng

		1		mặt cắt 1-1		320		21		18		39		6720		5760		12480

		2		mặt cắt 2-2		580		15		18		33		8700		10440		19140

		3		mặt cắt 3-3		290		7.5		6		13.5		2175		1740		3915

		4		sân đường dạo		1550						7.5						11625

				tổng														47160





tnm

		stt		hạng mục thoát nước		đơn vị		khối lượng

		1		cống thoát nước d600 mm		m		2396

		2		cống thoát nước d800 mm				540

		3		cống thoát nước d1250 mm		m		95

		4		cống thoát nước d2000 mm		m		660

		5		rãnh thoát nước bxh = 0,4x0,6		m		575

		6		hố ga		hố		30

		7		cửa xả		cửa		2





cn

		stt		hạng mục thoát nước		đơn vị		khối lượng

		1		ống cấp nước d110 mm		m		1825

		2		ống cấp nước d90 mm		m		845

		3		điểm chờ đấu nối		điểm		11

		4		họng cứu hỏa		họng		6





tnt

		stt		hạng mục thoát nước thải		đơn vị		khối lượng

		1		ống btct d300mm		m		280

		2		ống btct d400mm		m		1650

		3		hố ga		điểm		12





Sheet3

		






